Công tác xử lý nền đập chính 

công trình đầu mối hồ chứa nước cửa đạt

                                                                   TS.  Phan Sỹ Hùng Thanh

                                                               Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi I-HEC1

Tóm tắt:  Công trình hồ chứa nước Cửa Đạt là một trong những công trình đa mục tiêu có quy mô lớn ở Việt Nam. Đập chính công trình đầu mối là đập đá đổ bê tông bản mặt (CFRG), có chiều cao đập 115,.5m, do Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi I-BỘ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác khảo sát và thiết kế. Vấn đề ổn định nền móng công trình đóng một vai trò rất quan trọng để đảm bảo độ an toàn cao cho công trình. Một trong các biện pháp nâng cao độ ổn định cho nền móng công trình là công tác xử lý nền móng công trình bằng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện địa chất khu vực công trình.

Công tác xử lý nền công trình đầu mối hồ chứa nước Cửa Đạt được thiết kế trên cơ sở tài liệu địa chất công trình do Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi I lập tháng 6/2004 và các tiêu chuẩn thiết kế được quy định trong các Tiêu chuẩn Ngành 14 TCN82-1995 “Tiêu chuẩn kỹ thuậtkhoan phụt xi măng vào nền đá công trình thuỷ lợi”, tiêu chuẩn Ngành 14TCN 143-2004 do Bộ NN & PTNT ban hành theo Quyết định số 901/QĐ-BNN-KHCN, ngày 14/4/2004 áp dụng cho công tác thiết kế công trình đầu mối thuỷ lợi Hồ chứa nước Cửa Đạt và các bản vẽ thiết kế chi tiết các hạng mục công trình đầu mối.

Các biện pháp xử lý bao gồm công việc tạo màng chống thấm và phụt gia cố nền dọc theo bản chân đập chính và tại khu vực ngưỡng tràn xả lũ. Màng chống thấm được thiết kế nối tiếp với các tấm bê tông bản mặt, tạo nên lớp chống thấm hữu hiệu theo toàn bộ mái thượng lưu đập xuống sâu dưới nền đập, đảm bảo độ ổn định thấm cho công trình. Việc tạo màng chống thấm bao gồm công tác khoan phụt vữa xi măng + phụ gia trong các đới đá từ phong hoá vừa đến đá tươi và tường chống thấm bằng bê tông cốt thép trong đới đá phong hoá mạnh khu vực hai bờ và vai đập, ngoài ra trong đồ án thiết kế còn đưa ra việc áp dụng công nghệ phụt chống thấm trong đới đá phong hoá mạnh bằng dung dịch Polymer vô cơ - hoá chất IM – STASOL (AC) đã được áp dụng trong việc xử lý khố đá sụt lở trong thi công hầm đường bộ đèo Hải Vân.
Summary: Cua Dat Reservoir project is one of large scale multi-purpose structures in Viet Nam. The main dam of headwork is concrete faced rockfill gravity dam (CFRG) with 115.5m height that investigated and designed by Hydraulic Engineering Consultants Corporation No.1 - Ministry of Agriculture and Rural Development. The stability of structure foundation plays an important role in order to ensure the high safety for structure. One of method that increasing the stability for structure foundation is structure foundation treatment task by advanced technical solutions and technologies, are suited with geologic conditions of structure area.

The foundation treatment task of Cua Dat Reservoir headworks structure is designed in the basis of geologic documents made by HEC1 on June 2004 and design standards that defined by Proffesional Standard 14 TCN 82-1995 “Standard on cement grouting technique on rock foundation of hydraulic structure”, Proffesional Standard 14 TCN-2004 promulgated by Ministry of Agriculture and Rural Development followed the Decision No.901/Q§-BNN-KHCN on April 14th 2004 to apply for design task of Cua Dat Reservoir headworks structure and detailed design drawings of headworks items. 

All of treatment methods are impervious curtain making and foundation consolidation grouting along with main dam toe and at spillway sill area. The impervious curtain is designed to connect with concrete face slabs, creating effective impervious layer over total upstream slope to dam foundation, ensures the seepage stability level for the structure. The making of impervious curtain including cement and additives grouting work in every rock belts from moderately weathered rock to fresh rock and reinforced concrete impervious wall in strongly weathered rock in two dam bank sides and abutment. In addition, in the design plan there is applied the permeable grouting technique in the strongly weathered rock by inorganic polyme mixture - IM - STASOL (AC) chemical that used to dispose the fall rock and soil shell during the construction of Hai Van mountain pass tunnel. 

1. mở đầu

1.1. Giới thiệu công trình

Công trình đầu mối hồ chứa Cửa Đạt nằm trên sông Chu, cách ngã ba sông Đạt - sông Chu khoảng 1.0 km về phía thượng lưu, thuộc địa phận xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh hoá.

Về mặt địa lý, toàn bộ khu vực Hồ chứa nước Cửa Đạt nằm trong khoảng tọa độ:



  105O  05’ - 105O  20’  Kinh độ Đông



   19O  44’ -    20O  00’  Vĩ độ Bắc

1.2. Nhiệm vụ và quy mô công trình 

1.2.1     Nhiệm vụ công trình

Công trình được thiết kế với các nhiệm vụ sau:

· Cắt giảm lũ bảo vệ hạ du: Với lũ thiết kế bảo vệ hạ du p=0,6%, mực nước sông Chu tại Xuân Khánh (huyện Thọ Xuân) không vượt quá +13.71m (cao độ quốc gia) để bảo đảm an toàn cho hệ thống đê sông Chu.

· Cấp nước công nghiệp và sinh hoạt với lưu lượng Q=7.715 m3/s

· Tạo nguồn nước tưới ổn định cho 86.862 ha.

· Phát điện: Công suất lắp máy NLM = 97.000 KW

· Bổ sung nước mùa kiệt cho hạ du sông Mã: Lưu lượng cần bổ sung Q= 30,42 m3/s để đảm bảo độ mặn tại Hàm Rồng không vượt quá p = 0,1%.

1.2.2     Quy mô công trình

+ Cấp công trình:





Cấp  I.

+ Hồ chứa


Diện tích lưu vực




 5938 km2

Mực nước lớn nhất thiết kế p = 0,1%

119.05 m


Mực nước lớn nhất kiểm tra p = 0,01%

121.33 m


Mực nước phát điện sau lũ          
                  
112.00 m


Mực nước dâng bình thường


110.00 m


Diện tích hồ (với MNDBT) 



30,793 km2

Mực nước chết




73.00 m


Dung tích chết (Wc)



   
268.69x106 m3

Dung tích hữu ích (Whi)



793.70x106 m3

Dung tích phòng lũ




386.6 x 106 m3
+ Đập chính


Loại  đập:



    Đập đá đổ bản mặt bê tông (CFRD)


Cao độ đỉnh đập




121.30m


Cao độ đỉnh tường chắn sóng


122.50m


Chiều rộng mặt đập




10.00 m


Chiều cao đập lớn nhất



115.50 m


Chiều dài đập





1012.00 m

+ Tràn: Xả mặt - tiêu năng phun.


Lưu lượng xả lớn nhất (p = 0,01%)


11594.00 m3/s


Cao độ ngưỡng tràn




97.00 m


Số khoang tràn




5 khoang


Kích thước cửa




(11x15)m

2. điều kiện địa chất công trình khu vực đầu mối

Các công tác khảo sát được tập trung tại khu vực vùng tuyến đập III với 3 phương án tuyến: IIIa, IIIb và IIIc, theo đó Bộ NN&PTNT quyết định chọn  phương án tuyến IIIb có điều chỉnh lại hướng tuyến. Tuyến đập thiết kế chính thức được xoay một góc khoảng 7o (đầu bên phải dịch lên thượng lưu khoảng hơn 20m và đầu bên trái dịch xuống hạ lưu khoảng gần 100m) để tuyến bản chân đi qua vùng bề mặt đá cứng.

Công tác thiết kế xử lý nền khu vực tuyến đập IIIb chủ yếu dựa trên các tài liệu địa chất khu vực công trình đầu mối được nêu trong Báo cáo địa chất công trình số No: 464D-ĐC-BC01 với các phụ lục và bản vẽ kèm theo, tập trung cho khu vực bố trí tuyến bản chân và móng tràn xả lũ.

2.1. Điều kiện địa hình 

Tim tuyến đập phương án IIIb phát triển theo hướng 255o từ bờ tả sang bờ hữu sông Chu. Vai trái đập gối vào dãy núi với các đỉnh có cao độ khoảng +200, khu vực gần sông sườn núi có độ dốc trung bình ~ 45o, từ cao trình khoảng + 85 ( +95 tuyến chạy dọc theo sườn khe có bề mặt địa hình tương đối bằng phằng rồi dốc dần lên với góc dốc khoảng 25o. Vai phải đập gối vào dãy núi có cao độ khoảng +140 m  với sườn núi có độ dốc trung bình ~ 30o. Lũng sông khu vực tuyến đập có dạng chữ U, lòng sông rộng ~ 80m, cao độ đáy sông dao động khoảng +25 ( +29. Thềm bậc I phát triển chủ yếu tại khu bờ phải và có cao độ mặt dao động khoảng + 42(+47, rộng khoảng ~250 m, thu hẹp lại ở phía thượng lưu. Cả hai bên sườn núi địa hình đều bị phân cắt bởi các khe nhỏ.

 2.2. Điều kiện địa chất công trình

Địa tầng khu vực tuyến đập bao gồm tầng phủ và đá gốc với các lớp theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

a)  Tầng phủ:

Lớp 1: Hỗn hợp cuội, sỏi, cát, đá tảng lòng sông, dày ~ 2-4m. K = 8 x10-3 ( 1x102 cm/s.  Nguồn gốc bồi tích lòng sông hiện đại (aQIV).

Lớp 1a: Hỗn hợp cuội, sỏi, cát, đá tảng lẫn á sét, dày ~ 2-4m, nằm phân bố cục bộ dưới lớp 1a. K = 8x10-3 ( 1x10-2 cm/s. Nguồn gốc bồi tích lòng sông hiện đại (aQIV).

Lớp 2a: Đất á sét nặng -sét, đôi chỗ kẹp lớp mỏng á sét trung, nửa cứng-cứng, đôi chỗ dẻo cứng, chặt vừa, dày từ ~ 4-6 m, có chỗ tới 13m, phân bố ở hai bên thềm sông. K = 1x10-5 (1x10-4 cm/s. Nguồn gốc bồi tích thềm bậc I (aQ).

Lớp 2b: Đất á sét nhẹ - ¸ cát, đôi chỗ chứa ít sỏi nhỏ, nửa cứng-cứng, dày từ ~ 4-7 m, có chỗ tới 9m, phân bố ở hai bên thềm sông. K = 3x10-4 cm/s và lớn hơn. Nguồn gốc bồi tích thềm bậc I (aQ).

Lớp 2c: Cuội sỏi lẫn ít đất, dày từ ~ 4-6 m. K = a x 10-4 ( 1 x 10-3 cm/s. Nguồn gốc bồi tích, đáy thềm thềm bậc I (aQ).

Lớp 4a: Đất á sét nặng - sét lẫn ít dăm sạn, cứng-nửa cứng, chặt vừa, phân bố ở hai bên sườn núi, dày trung bình 2-5 m. K = 1 x 10-5 (1 x 10-4 cm/s. Nguồn gốc edQ.

Lớp 4b: Đất á sét nhẹ-trung chứa nhiều dăm sạn, phân bố ở hai bên sườn núi. dày trung bình từ 2-5 m. K = 1 x 10-4 (3 x 10-4 cm/s. Nguồn gốc edQ.

Theo đồ án thiết kế, móng bản chân và tràn xả lũ đều được đặt trong và trên các đới phong hoá của đá gốc, các lớp đất tầng phủ đều bị bóc bỏ khi thi công móng đập.

b)  Đá gốcĐá gốc khu vực đập chính bao gồm các đá trầm tích của phân Hệ tầng Đồng Trầu dưới, đá biến chất của phân Hệ tầng Sông Cả trên và granit của Phức hệ Bản Muồng pha 1.

- Đá trầm tích của phân Hệ tầng Đồng Trầu dưới (T2 ađt1): là các đá cát kết có sạn, sạn kết có cuội, cuội kết, cát kết, bột kết, sét kết phân lớp mỏng đến trung bình. Các đá này phân bố chủ yếu ở sườn dốc cao vai trái vùng tuyến.

- Đá biến chất của phân Hệ tầng Sông Cả  trên (O3 - S1 sc3): là các đá cát kết thạch anh quarzit hoá xen kẹp đá phiến thạch anh, đá phiến thạch anh sericit, đá phiến sét sericit, đôi chỗ có chứa khoáng vật pirit. Trong đá thường gặp các mạch calcite dày 1-3 mm, cá biệt hơn 10mm. Các đá này phân bố rộng trong khu vực tuyến công trình.

- Khối magma xâm nhập-granit thuộc Phức hệ Bản Muồng (((J - Kbm): gồm granitoit biotit, granođiorit có biotit, điorit thạch anh có hocnblen, biotit. Đá Granit phân bố chủ yếu ở vai phải của tuyến đập IIIa, đá có màu xám trắng, xám nâu, xám hồng đốm trắng đen, có cấu tạo khối, kiến trúc pocphia. Ranh giới giữa granit và đá biến chất thường không rõ ràng, thưòng bắt gặp xen kẹp của hai loại đá này. Tại các khu vực tiếp xúc với đá biến chất, granit thường ở dạng mạch hoặc bị cà ép, có màu xám xanh đen, cứng chắc.

Các đới phong hoá của đá gốc khu vực công trình được phân theo Tiêu chuẩn ngành Thủy lợi 14TCN 115-2000 trên cơ sở các kết quả khoan, đào rãnh thăm dò có kết hợp tham khảo tài liệu đo địa vật lý, bao gồm: 

Đới phong hóa hoàn toàn: thường gặp ở dạng hỗn hợp dăm sạn mềm bở và đất, có chỗ còn quan sát thấy cấu tạo và kiến trúc ban đầu của đá mẹ. Theo kết quả đo địa chấn 24 mạch đới này có vận tốc truyền sóng dao dộng 600-1000m/s. Chiều dày lớn, trung bình 5-20m, có chỗ tới hơn 40m. Thấm vừa, K =  1x10-5 ( 3x10-4 cm/s, cá biệt tới 1x10-3 cm/s và lớn hơn.

Đới phong hoá mạnh: Đá bị biến màu hoàn toàn so với đá tươi, thường ở dạng vỡ vụn, búa đập dễ vỡ, các mảnh vỡ vụn không sắc cạnh, kém cứng chắc. Các khoáng vật felspat nhiều chỗ phong hoá gần thành đất. Phân bố chủ yếu tại khu vực hai bên vai đập. Chiều dày lớn, trung bình 20-40 m. Vận tốc truyền sóng dao dộng 1150-1900m/s. Thấm vừa, K = 1x10-4 ( 1x10-3 cm/s, cá biệt lớn hơn.

Đá phong hoá vừa: Đá tuy bị biến màu nhưng còn cứng chắc, các mảnh nõn vỡ tương đối sắc cạnh, nứt nẻ mạnh, trong tầng nhiều chỗ xen kẹp đá phong hoá hoàn toàn và phong hoá mạnh. Vận tốc truyền sóng dao dộng 1900-2500m/s. Chiều dày không ổn định. Thấm vừa - mạnh, K = 1x10-4 ( 6x10-2 cm/s, q =  0.03 (0.8 l/ph.m

Đá phong hoá nhẹ: Đá bị biến mầu nhẹ, cứng chắc đến rất cứng chắc. Đá nứt nẻ yếu. Tuy cường độ chịu lực của đá phong hoá nhẹ gần như đá tươi nhưng do ảnh hưởng của các khe nứt nên đới này có vận tốc truyền sóng dao dộng > 2500m/s. Thấm yếu - vừa, q = 0.01 ( 0.1 l/ph.m, cá biệt tới 1.0 l/ph.m

Đá tươi: Đá rất cứng chắc, hầu như không nứt nẻ. Đá tươi có vận tốc truyền sóng dao dộng 4000-6400m/s. Thực tế không thấm đến thấm yếu, q = <0.01 ( 0.05 l/ph.m, cá biệt tới 0.1 l/ph.m
c)  Đứt gãy kiến tạo

Khu vực đập chính Cửa Đạt nằm trên một đơn tà có hướng dốc cắm về phía Đông bắc, phần lớn các điểm lộ đều đo được thế nằm của đá có hướng dốc khoảng 40 - 60o, góc dốc dao động từ 50o -75o, tức là có xu hướng cắm về phía bờ trái. Tại các khu vực tiếp xúc với khối granit, đá biến chất bị nén ép uốn nếp nhẹ, góc dốc tăng đến 70o -80o.

Về mặt phá hủy kiến tạo, trong khu vực tồn tại các hệ thống đứt gãy theo các phương TB-ĐN, ĐB-TN, á vĩ tuyến và các đứt gãy trẻ á kinh tuyến, trong đó các đứt gãy hệ thống Tây Bắc - Đông Nam đóng vai trò chủ đạo (tức là gần song song với hướng dòng chảy), bao gồm các đứt gãy bậc IV và bậc V.

Các đứt gãy bậc IV: Các đứt gãy bậc IV gồm ở giữa là đới phá huỷ là đất lẫn dăm sạn, có chiều rộng 1-2m, hai bên là đới ảnh hường tại đó đá bị ép phiến, vỡ vụn, nứt nẻ mạnh. Toàn bộ phạm vi của một đứt gãy bậc IV có chiều rộng trung bình 5-10m.

Các đứt gãy bậc V: Các đứt gãy này có quy mô nhỏ, do đó rất khó phát hiện được đầy đủ trong quá trình khảo sát. Giữa đứt gãy là đới phá huỷ bị nén ép vỡ vụn mạnh có chỗ chuyển thành đất á sét dẻo mềm lẫn dăm sạn có chiều rộng 10-35cm, ở hai bên là đới ảnh hưởng đá bị nứt nẻ, dập vỡ mạnh, toàn bộ đứt gãy rộng khoảng 1.5m.

Các đới phá huỷ có tính thấm không đồng nhất, phụ thuộc vào mức độ phá huỷ và lấp nhét, K = 1x10-5 ( 4x10-3 cm/s, có chỗ lượng mất nước đơn vị dao động đến 0.9 l/ph.m.

Nhìn chung điều kiện địa chất tại khu vực tuyến đập IIIb với khu bờ trái là tầng pha tàn tích (lớp 4a+4b) nằm phủ trên các đới phong hoá của đá trầm tích biến chất như cát bột kết, phiến thạch anh xen kẹp cát kết quaczit v.v, dày khoảng 1-5m. Nằm trực tiếp phía dưới là đới phong hoá mạnh, phát triển tại một số vị trí cục bộ, có chiều dày thay đổi từ 5 – 40m. Dưới đới phong hoá mạnh là đới phong hóa vừa có chiều dày không đều, dao động từ 5 đến 20m.

Tại khu vực lòng sông dọc tim tuyến lớp hỗn hợp cát cuội sỏi mỏng, chiều dày khoảng 2-3m. Khu vực tuyến bản chân, lớp này dày 5-10m. Dưới lớp cát cuội sỏi là đới phong hóa mạnh và vừa, dày khoảng 5-10m. Đá phong hoá nhẹ-tươi dao động ở cao trình khoảng +25(+30, nhiều chỗ lộ trên mặt sông.

Phía bờ phải là thềm rộng khoảng 200-250m, bao gồm các lớp bồi tích 2a, 2b và 2c với tổng chiều dày hơn 20m, trong đó lớp cát cuội sỏi đáy thềm dày khoảng hơn 6m. Nối liền về phía sườn núi là các lớp pha tàn tích 4a+4b với tổng chiều dày 2-4m. Nằm dưới tầng phủ đệ tứ là đới phong hoá hoàn toàn của đá biến chất có chiều dày thay đổi từ 2-3m (khu vực thềm) đến 10-25m (phía sườn núi). Đới phong hoá mạnh có chiều dày 10-20m. Đới phong hoá vừa nằm sâu dưới mặt đất khoảng 15-40m, có chiều dày 10-15m.

Cắt qua khu vực tuyến đập có các đứt gãy V-1a, V-1, V-2  và V-10 thuộc đứt gãy bậc V và các đứt gãy bậc IV, gồm  IV-1, IV-2, IV-3, IV-14, V-5, IV-7, IV-8, IV-15, IV-5, IV-6 và IV-13.  

2.3.  Điều kiện Địa chất thuỷ văn

Nước ngầm ở khu vực nghiên cứu tồn tại trong các lớp đất tầng phủ và trong các đới phong hoá của đá gốc với mực nước ngầm ở thềm sông thường xấp xỉ mực nước sông, còn ở hai vai vào mùa khô thường nằm sâu 20-30m và càng lên cao càng nằm sâu. Nhìn chung, ở khu vực giáp với hai vai đập mực nước ngầm thường dao động từ cao trình +70 đến +100, tức là gương nước ngầm thấp hơn cao trình MNDBT (+110), tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng thấm qua vai đập. 

Tầng phủ hệ số thấm dao động từ 10-5 - 10-3 cm/s tuỳ theo thành phần, cấp phối hạt của đất, còn trong đá gốc lượng mất nước phụ thuộc vào mức độ nứt nẻ và dao động từ 0.01 đến 1 l/ph.m. Nhìn chung đá ở lòng sông có giá trị lượng mất nước đơn vị thấp hơn so với ở hai bên vai. Tại một số đới phá huỷ lượng mất nước đơn vị hoặc hệ số thấm thường lớn, có chỗ đạt tới 0.92 l/ph.m hoặc 2x10-5 cm/s. 

Theo kết quả thí nghiệm phân tích thành phần hoá học, nước sông và nước ngầm là nước Bicacbonat Clorua Natri Canxi. Theo Quy trình thiết kế các dấu hiệu và tiêu chuẩn ăn mòn của nước môi trường đối với kết cấu bê tông và bê tông cốt thép QTXD-59-73, tất cả các mẫu thí nghiệm nước ngầm và nước sông đều cho kết quả có tính ăn mòn khử kiềm đối với các kết cấu bê tông có chiều dày ( 2.5m trong điều kiện chịu áp lực cột nước. Trong số 21 mẫu thí nghiệm nước ngầm có 2 mẫu cho kết quả có tính ăn mòn cacbonicđối với các kết cấu bê tông có chiều dày ( 2.5m trong điều kiện chịu áp lực cột nước.

2.4. Đánh giá chung về điều kiện địa chất và các biện pháp  xử lý

2.4.1. Đánh giá chung

Xét về điều kiện địa chất công trình, vùng tuyến đập III có điều kiện như nhau: Đá gốc chủ yếu là đá phiến thạch anh và đá granit phân bố hẹp ở khu vực thượng lưu vai phải, đá cứng chắc, có cường độ chịu lực cao. Các đới phong hoá của đá gốc với các chiều dày khác nhau phân bố rộng trong khu vực, đới đá phong hoá hoàn toàn và phong hoá mạnh phát triển sâu và rộng tại các khu vực hai bờ sông và thường nằm xen kẹp lẫn nhau. Trong các lớp đất tầng phủ không có các lớp mềm yếu như bùn, cát chảy.v.v. Tại vị trí phương án tuyến chịu tác động của hoạt động động đất và kiến tạo với các đứt gãy chủ đạo dự kiến chạy theo hướng TB-ĐN, tức là từ thượng lưu về hạ lưu và  cắt qua tuyến đập.

Xét về điều kiện địa chất thủy văn, ngoại trừ các lớp đất tầng phủ và đới đá phong hoá hoàn toàn sẽ được bóc bỏ, móng đập chủ yếu được đặt trên các đới từ phong hoá mạnh đến đá tươi, có tính thấm khác nhau, trong đó các đới phong hoá mạnh, phong hoá vừa và phong hoá nhẹ đều phải được xử lý thấm (q>0.03l/ph.m), đặc biệt là đới đá phong hoá vừa, nứt nẻ mạnh,  q= 0.03 (0.8 l/ph.m.

Với phương án chọn là tuyến đập IIIb được điều chỉnh, khu vực lòng sông và các thềm bãi bồi là lớp hỗn hợp cát cuội sỏi, dày khoảng 3-10m; nằm trực tiếp dưới lớp này là đá gốc phong hoá vừa, bề mặt đới đá phong hoá gồ ghề, dao động từ +10 đến +27 và thoải dần lên về phía hai sườn núi. Khu vực vai trái, bề mặt đới phong hoá mạnh nằm cao gần mặt đất thiên nhiên, tuy vậy tại khu vực hố khoan CĐIII-9, đới phong hoá mạnh có xu hướng phát triển sâu xuống, điều này có thể ảnh hưởng tới việc bố trí tuyến bản chân. Khu vực vai phải, bề mặt đới phong hoá mạnh nằm cách mặt đất thiên nhiên khoảng 5-15m. 

2.4.2.  Các biện pháp xử lý

Các biện pháp xử lý chủ yếu bao gồm xử lý gia cố và chống thấm cho nền công trình; xử lý các đứt gãy trong quá trình mở móng thi công. Mục đích để đảm bảo cả về ổn định nền và chống thấm mất nước. 

Khoan phụt gia cố đối với toàn bộ phần nền bản chân là đá phong hoá vừa, phong hoá nhẹ và phần đáy của đới phong hoá mạnh. Chiều sâu khoan phụt không quá 10m. Mục đích của công tác này là gắn kết các khe nứt có sẵn hoặc phát sinh trong quá trình nổ mìn mở móng.

Khoan phụt tạo màng chống thấm đối với toàn bộ phần nền khu vực bản chân và vai đập gồm các đá từ phong hoá mạnh đến đá tươi. Mật độ và chiều sâu khoan phụt được xác định theo mức độ nứt nẻ của đá gốc và các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Theo tiêu chuẩn thiết kế công trình Cửa Đạt - Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 143 – 2004, công tác xử lý chống thấm được thực hiện cho khu vực nền có có lượng mất nước đơn vị lớn hơn 0.03 l/ph.m (3 Lugeon) và sâu thêm 5m, nhưng chiều sâu xử lý không được nhỏ hơn 1/3 chiều cao đập. Với các đới đá phong hoá vừa, phong hoá nhẹ và đá tươi, áp dụng biện pháp khoan phụt bằng dung dịch xi măng là phù hợp, còn với đá phong hoá mạnh do đá bị phong hoá trở nên mềm yễu, có chỗ thành đất, nên khả năng thâm nhập của dung dịch xi măng bị hạn chế, ảnh hưởng tới hiệu quả của công tác phụt, để khắc phụt vấn đề này kiến nghị áp dụng kết hợp các biện pháp sau:

· Khoan phụt bằng vữa xi măng + phụ gia hoặc dung dịch Polymer vô cơ - IM-STASOL(AC).

· Tạo tường chống thấm bằng bê tông cốt thép hoặc tường hào chống thấm bằng hỗn hợp xi măng + bentonit + phụ gia.

Biện pháp khoan phụt bằng vữa xi măng + phụ gia hoặc bằng dung dịch Polymer vô cơ hoặc kết hợp cả hai biện  pháp  đều có tính khả thi, không đòi hỏi các thiết bị chuyên dụng, phù hợp với các thiết bị thi công hiện có tại Việt Nam. Thêm nữa, tầng đá phong hoá mạnh cần xử lý tại khu vực hai vai đập là nửa dưới của đới phong hoá mạnh, tại đây đá phong hoá còn giữ được hình dạng ban đầu của đá gốc, đá có xu hướng chuyển dần sang phong hoá vừa, cứng, tại một số hố khoan nõn khoan còn giữ được nguyên thỏi (vận tốc truyền sóng dao dộng 1150-1900m/s), chiều dày không lớn, trung bình khoảng 15 - 30m, lượng mất nước đơn vị trung bình, q = 0.065 l/ph.m (6.5 Lu). Theo các tài liệu kỹ thuật đối với đập đá đổ, tính thấm của màng chống thấm có thể lấy từ 7 – 15 Lu Geotecnical Engineering of Embankment Dams, Robin Fell, 1992), do vậy biện pháp xử lý bằng khoan phụt cho đới đá phong hoá mạnh vẫn phù hợp. Tuy vậy cần thiết phải được phụt thí nghiệm trước khi áp dụng vào công trình, đặc biệt là phương pháp sử dụng dung dịch Polymer vô cơ cho đới đá phong hoá mạnh.

Các biện pháp tạo tường bê tông cốt thép hoặc tưòng hào chống thấm bằng hỗn hợp xi măng + bentonit + phụ gia, có ưu điểm là chống thấm triệt để, nhưng giá thành cao và biện pháp thi công hào trong đới đá phong hoá mạnh tương đối khó khăn. 

Trước mắt công tác xử lý nền được được thực hiện theo phương án sau:

- Khu vực lòng sông, từ BM3+020 ( BM11, bản chân đặt trên nền đá phong hoá nhẹ, cục bộ trên đá phong hoá vừa, dưới là đá tươi: Công tác xử lý nền được thực hiện bằng phương pháp phụt vữa xi măng + phụ gia cho cả công tác tạo màng chống thấm và gia cố nền. 

- Khu vực hai bờ, từ BM1 ( BM3+020 và BM11 ( BM12+030, bản chân đặt trên nền đá phong hoá mạnh có chiều dày trung bình khoảng 10 -15 m (khu vực bờ  phải) và khoảng 20 – 25 m (khu vực bờ trái ), dưới là đá phong hoá vừa và phong hoá nhẹ: Công tác xử lý chống thấm được dự kiến áp dụng phương pháp tường bê tông cốt thép chống thấm trong phạm vi đới đá phong hoá mạnh, tường bê tông dự kiến bố trí tại mép thượng lưu của bản chân. Các đới đá phong hoá vừa và phong hoá nhẹ dưới tường bê tông nếu vẫn nằm trong phạm vi chiều sâu cần xử lý, thì áp dụng biện pháp khoan phụt dung dịch xi măng + phụ gia như ở khu vực lòng sông. Công tác gia cố nền được tập trung vào khu vực hạ lưu tường chống thấm, trong phạm vi bản chân với phương pháp phụt bằng dung dịch xi măng + phụ gia, độ sâu phụt gia cố là 5m.

- Khu vực hai vai đập, gồm khu vực vai trái từ BM1-030 kéo dài về phía sườn núi, dài khoảng 70 m và khu vực vai phải đập từ BM12 kéo dài tới mốc §3. Nền là đá phong hoá vừa, phong hoá nhẹ xen kẹp lớp đá phong hoá mạnh, dày trung bình 8 – 10 m (khu vực vai pkải đập): Công tác xử lý chống thấm bằng khoan phụt vữa xi măng+phụ gia với chiều sâu phụt khoảng 11 m tính từ cao trình +111.0, cao hơn MNDBT 1m. 

- Các đới phá huỷ, đới mềm yếu cũng cần được xử lý về thấm và ổn định để tránh hiện tượng lún không đều. 

Với đề tài “Thí nghiệm khoan phụt xử lý nền trong đới đá phong hoá mạnh bằng dung dịch Polymer vô cơ - IM-STASOL (AC)”, nếu kết quả phụt cho hiệu quả tốt, có thể phương án tường bê tông cốt thép chống thấm sẽ được xem xét lại. 

3. Công tác xử lý nền 

3.1.  Nhiệm vụ công tác xử lý nền 

Nhiệm vụ của công tác xử lý nền bao gồm:

- Tạo màng chống thấm dọc theo bản chân và hai vai đập, màng chống thấm bản chân liên kết với bản mặt bê tông mái thượng lưu đập tạo nên tuyến chống thấm cho toàn bộ thân, nền đập chính và chống thấm cho nền khu vực tràn xả lũ. Màng chống thấm trong các đới đá nền, có tác dụng kéo dài đường thấm dưới nền, làm giảm áp lực thấm tác động lên móng công trình và giảm gradient thấm trong nền và vị trí ra của dòng thấm nhỏ hơn giá trị cho phép.

- Công tác khoan phụt gia cố phần nền đá dưới lớp bê tông bản chân nhằm gắn kết các khối đá nền đập nứt nẻ lại và liên kết lớp bê tông bản chân với khối đá nền, nhằm tăng cường độ bền của khối đá, đảm bảo ổn định cho công trình khi đưa vào khai thác. Ngoài ra chúng có tác dụng tăng thêm độ ổn định thấm cho vùng tiếp giáp giữa móng công trình và nền. 

- Xử lý các đứt gãy và khu vực mềm yếu cục bộ.

3.2. Cơ sở lập đồ án thiết kế xử lý nền

Công tác thiết kế xử lý nền bản chân đập chính và tràn xả lũ công trình hồ chứa nước Cửa Đạt được lập trên cơ sở sau:

- Kết quả khảo sát địa chất công trình đầu mối hồ chứa nước Cửa Đạt giai đoạn TKKT, BVTC do Công ty TVXDTL I thực hiện.

- Các bản vẽ thiết kế mặt bằng bản chân, tràn xả lũ và các bản vẽ, mặt cắt thiết kế do Chủ nhiệm Đồ án cung cấp.

- Quy mô công tác xử lý nền được xác định theo Tiêu chuẩn nghành 14TCN 143-2004 do Bộ NN&PTNT ban hành theo Quyết định số 901/QĐ-BNN-KHCN, ngày 14/4/2004 áp dụng cho công tác thiết kế công trình đầu mối thủy lợi Hồ chứa nước Cửa Đạt. 

- Các yêu cầu kỹ thuật thiết kế xử lý nền được dựa trên cơ sở các Tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn nghành do Bộ NN&PTNT ban hành: Tiêu chuẩn Việt Nam  14 TCVN 56-88 - “Tiêu chuẩn thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép”, Tiêu chuẩn nghành 14 TCN 82 – 1995 - “Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá công trình thuỷ lợi”.

- Các biện pháp xử lý cục bộ tại vị trí các đới đá bị phá huỷ, cà nát, các đới mềm yếu của nền đập được đưa ra phải phù hợp với điều kiện địa chất công trình khu vực nền đập, đáp ứng được các yêu cầu thiết kế và được thực hiện  đúng theo Tiêu chuẩn nghành 14 TCN 82 – 1995 - “Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá công trình thuỷ lợi”.

3.3. Quy mô công tác xử lý nền 

3.3.1. Phạm vi xử lý  

Phạm vi xử lý gồm toàn bộ nền bản chân có kéo dài về phía hai vai đập, khu vực nền ngưỡng tràn và phần tiếp giáp giữa hai mang tràn và đá nền. 

Khu vực giáp với hai vai đập mực nước ngầm thường dao động từ cao trình +70.0 đến +130.0, trong lúc mực nước dâng bình thường là +110.0, nên khả năng nước sẽ thấm qua vai đập, gây mất ổn định cho khu vực hạ lưu hai vai đập. Để hạn chế tối đa quá trình thấm qua hai vai đập, dự kiến màng chống thấm được kéo dài về phía hai vai đập. Phạm vi kéo dài vào hai vai đập được xác định tới điểm mà MNDBT cắt mực nước ngầm. 

Khu vực vai trái đập, phạm vi kéo dài là khoảng 22 m tới điểm §3. Khu vực vai phải đập phạm vi kéo dài dự kiến tới mốc §1, khoảng 32m. Màng chống thấm tại khu vực vai trái tràn được kéo dài ra tới mốc §1 để tạo thành màng chống thấm liên tục cho toàn bộ tuyến áp lực công trình.

3.3.2.  Chiều sâu xử lý 

Đối với khu vực bản chân, theo mặt cắt địa chất dọc tim bản chân và các bản vẽ thiết kế bố trí bản chân, bản mặt cùng các mặt cắt thiết kế chi tiết công trình, phần thân đập ở hai vai từ 0+100 ( 0+360 và từ 0+822 ( 1+090 chủ yếu được đặt trên nền đá phong hoá mạnh, cục bộ trên nền đá phong hoá vừa. Khu vực lòng sông từ 0+306 ( 0+822 bản chân đặt trên đá phong hoá nhẹ, có chỗ phong hoá vừa. 

Các kết quả thí nghiệm ép nước tại các hố khoan dọc tim tuyến đập phương án IIIb cho thấy lượng mất nước đơn vị của các đới đá phong hoá dao động trong phạm vi tương đối lớn, cụ thể:

+ Khu vực từ vai trái đập kéo dài tới 0+306, các đới đá phong hoá có lượng mất nước đơn vị như sau:

· Đá phong hoá vừa: q = 0.108 l/ph.m

· Đá phong hoá nhẹ: q = 0.014 – 0.123 l/ph.m; trung bình, q = 0.06 l/ph.m

· Đá tươi:                  q = <0.01 – 0.056 l/ph.m; trung bình, q = 0.019 l/ph.m

+ Khu vực vai phải đập kéo dài tới 0+822, các đới đá phong hoá có lượng mất nước đơn vị như sau:

· Đá phong hoá vừa: q = 0.25 l/ph.m

· Đá phong hoá nhẹ: q = 0.011 – 0.212 l/ph.m; trung bình, q = 0.069 l/ph.m

· Đá tươi:                  q = <0.01 – 0.056 l/ph.m; trung bình, q = 0.0183 l/ph.m

+ Khu vực lòng sông từ 0+0.306 – 0+0.822, các đới đá phong hoá có lượng mất nước đơn vị như sau:

· Đá phong hoá mạnh: q = 0.065 l/ph.m

· Đá phong hoá vừa:    q = 0.057 l/ph.m

· Đá phong hoá nhẹ:    q =  0.045 l/ph.m

· Đá tươi:                     q = <0.01 – 0.05 l/ph.m; trung bình, q = 0.02 l/ph.m

Như vậy các đới đá phong hoá mạnh, phong hoá vừa và phong hoá nhẹ đều có lượng mất nước đơn vị, q > 0.03 l/ph.m và theo tiêu chuẩn ngành 14TCN 143-2004, phần quy định về chiều sâu khoan phụt xử lý, thì dọc theo mặt cắt bản chân chiều sâu khoan phụt phải đạt tới đường ranh giới giữa đới phong hoá nhẹ và đá tươi ( q ( 0.03 l/ph.m) và sâu thêm 5m. Chiều sâu phụt không được nhỏ hơn 1/3 chiều cao đập thì tại khu vực đó.

Trong trường hợp cả hai điều kiện trên không thoả mãn, do ranh giới giữa đới phong hoá nhẹ chưa được xác định và có xu hướng phát triển sâu xuống như tại khu vực từ BM4 ( BM5+45 và BM14+33 ( BM15 thì chiều sâu phụt có thể thay đổi từ 1/3 H tới 1H, theo các nấc: 1/3H, 1/2H, 2/3H và 1H, tuỳ thuộc các điều kiện về địa chất nền đập, quy mô đập và yêu cầu kỹ thuật của màng chống thấm. Tại khu vực từ BM14+33 ( BM15 ( vai phải đập) chiều cao đập không lớn, thay đổi  từ 10 – 30m, nền đập là đá gốc phong hoá mạnh tới phong hoá nhẹ, chiều dày không lớn, nên dự kiến chiều sâu phụt lấy bằng 1/2H và với chiều sâu này màng chống thấm đã cắm vào đá phong hoá nhẹ là 5m. Tại khu vực từ BM4+50 ( BM5+45 ( vai trái đập), chiều cao đập thay đổi  từ 30 – 50m, nền đập là đá gốc phong hoá mạnh có chiều dày trung bình 20m, dưới là đá phong hoá vừa, tại đây chiều sâu phụt dự kiến lấy bằng 2/3H và với chiều sâu này màng chống thấm đã đạt tới ranh giới đá phong hoá nhẹ.

Chiều sâu phụt tại khu vực hai vai đập được dự kiến lấy bằng chiều sâu phụt gia cố tại đây, là 8m, tính từ cao trình +111.0, cao hơn MNDBT khoảng 1m.

Công tác khoan phụt gia cố nền tại khu vực thượng và hạ lưu màng chống thấm, trong phạm vi nền dưới bản chân được thực hiện đồng thời với khoan phụt tạo màng chống thấm. Độ sâu xử lý phụ thuộc vào quy mô của bản chân, thay đổi từ 8 – 10m. Khu vực bản chân có chiều rộng 8 m thì chiều sâu phụt gia cố là 10 m, còn khu vực bản chân có chiều rộng 6 m chiều sâu phụt gia cố là 8 m.

Tràn xả lũ khu vực vai phải đập, gồm 5 cửa xả mặt rộng 11m, cao 15 m. Phần sân trước ngưỡng tràn (+85.00) nằm trong khối granit, phần ngưỡng tràn (+81.5), thân tràn (từ ngưỡng tràn đến trụ mũi phun có cao trình từ +81.50 ( +26.00) và khu vực hố xói tiêu năng (+9.00) nằm trong đá biến chất gồm phiến thạch anh xen kẹp quaczit, phiến thạch anh sericite, phiến thạch anh sét sericite phong hoá nhẹ-tươi. 

Phạm vi phụt tạo màng chống thấm khu vực tràn được nối tiếp hoàn chỉnh với màng chống thấm đập chính, kéo dài theo tim hàng lang công tác của tràn sang tới khu vực vai phải tràn khoảng 20m. Theo các kết quả thí nghiệm ép nước tại các hố khoan khu vực tràn cho thấy đá nền phong hoá nhẹ có q = 0.0245 l/ph.m và đá tươi có q = 0.027 l/ph.m, như vậy chiều sâu khoan phụt chống thấm lấy bằng khoảng 1/2 cột nước trước tràn, khoảng 15 m. Khu vực tiếp giáp giữa tràn và đá nền, chiều sâu phụt được tính từ cao trình +111.00 tới độ sâu phụt dưới móng tràn. Khu vực hai vai tràn độ sâu phụt lấy bằng độ sâu phụt gia cố là 8m. Công tác khoan phụt gia cố được thực hiện đồng thời với khoan phụt chống thấm tại khu vực thượng lưu màng chống thấm và phạm vi móng đầu tràn. Độ sâu phụt gia cố lấy đều chung cho cả khu vực là 5m.

3.3.3.  Chiều dày màng chống thấm  

Chiều dày màng chống thấm (B), được tính trên cở sở kết quả tính ổn định thấm dưới nền đập bằng phần mềm SEEP/W của Hãng GEOSLOPE Canada với 3 mặt cắt tính đại diện cho 3 khu vực: MC7 – khu vực bờ trái, MC23 – khu vực bờ phải và MC21 - khu vực lòng sông. Các thông số tính gồm:

- Độ thấm nước của màng chống thấm được tính theo lượng mất nước đơn vị, q ( 0.03 l/ph.m ( hoặc hệ số thấm tính đổi, K ( 6x10-5 cm/s).

- Gradient thấm cho phép (J( = 15, (lấy theo tiêu chuẩn thiết kế nền các công trình thủy công - CHu( 2.02.02.85, ( Nga) ứng với độ thấm nước của màng chống thấm, q = 0.03 l/ph.m.

- Chiều cao cột nước tính toán, H = 78.2m, độ chênh cột nước giữa mực nước lũ thiết kế là +121.33 và mực nước hạ lưu +43.13. 

- Các trường hợp tính được thực hiện với chiều sâu phụt đá được xác định ở mục 3.2.4 và các chiều rộng dự kiến của màng chống thấm (B) là 5m, 4m, 3m và 2 m. 

Qua tính toán, xác định được Gradient lớn nhất (Jmax) tại vị trí cực đoan nhất sau màng chống thấm, sát đáy bản chân và so sánh với giá trị của Gradient thấm cho phép,(J( = 15, để chọn chiều dầy phù hợp cho màng chống thấm. Giá trị nào của B mà Jmax ( (J(, được chọn làm chiều dầy màng để thiết kế mạng lưới khoan phụt. 

Các kết quả tính được thống kê trong bảng sau.

B.3.1  Các kết quả tính toán chiều dầy màng chống thấm

	TT
	Mặt cắt
	Jmax 
	Vị trí

	
	
	B =5m
	B =4m
	B =3m
	B =2m
	

	1
	MC7
	8.99
	9.84
	11.75
	13.75
	Vai trái

	2
	MC21
	11.79
	12.29
	14.12
	15.20
	Lòng sông

	3
	MC23
	10.01
	10.33
	11.48
	12.33
	Vai phải


Kết quả tính toán cho thấy với các chiều dày dự kiến đều cho Jmax < (J(, như vậy việc lựa chọn chiều rộng màng chống thấm có thể căn cứ theo các kết quả tính phụ thuộc vào tính chất quan trọng của từng khu vực công trình và đảm bảo độ an toàn cao. Kiến nghị chiều dày màng chống thấm khu vực hai vai đập có thể chọn B = 4 m, khu vực lòng sông B = 5 m. 

3.4. Vật liệu 

3.4.1. Vật liệu phụt trong nền đá phong hoá vừa -  tươi và tường bê tông 

Căn cứ vào lượng mất nước đơn vị, tính chất của các vật liệu lấp nhét trong các khe nứt và tình trạng đá bảo tồn được chất lượng ban đầu của đá trong các đới này hoàn toàn cho phép dung phương pháp phụt vữa xi măng. Để đảm bảo chất lượng phụt xử lý, vật liệu sử dụng là xi măng Pooclang bền Sunphat cao PCHS30 do các nhà máy xi măng trung ương sản xuất có khả năng chống được tính chất ăn mòn khử kiềm của nước ngầm trong khu vực. 

Xi măng sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu theo TCVN 6067-1995, phải cùng một loại và đủ số lượng yêu cầu, phải đạt tiêu chuẩn về độ rời, độ mịn, đang trong thời hạn sử dụng, được cất giữ, bảo quản tốt và cần được chọn lọc kiểm tra từng bao trước khi sử dụng. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng kết hợp với các chất phụ gia như thuỷ tinh lỏng để rút ngắn thời gian ninh kết của vữa xi măng hoặc sét bột, bentionit để tăng độ linh động, xâm nhập  cho vữa phụt.

3.4.2. Vật liệu phụt trong nền là đá phong hoá mạnh 

Với đá phong hoá mạnh bị biến màu hoàn toàn, vỡ vụn, mềm yếu, có chỗ phong hoá mãnh liệt thành đất, nên để công tác khoan phụt có hiệu quả cao trong môi trường này cần phải áp dụng loại vật liệu đặc biệt, có tính linh động cao để  có thể xâm nhập vào được các khe nứt, các lỗ hổng nhỏ và có khả năng liên kết khối đá rời rạc lại với nhau, thoả mãn được yêu cầu chống thấm và chịu lực. 

Các loaị vật liệu đặc biệt được dự kiến sử dụng là các vật liệu bằng hoá chất như  các chất thủy tinh lỏng: Canxi Clorua, Natri Aluminic axit, Formol Acrylic axit..v.v, các hoá chất có nguồn gốc từ Naftalene Formoldehyde Sunfonate như GF30, Meyca v.v. 

Dung dịch Polymer vô cơ IM-STASOL(AC) có tính năng gia cố đất cao, được Chi cục Tiêu chuẩn Chất lượng – Sở Khoa học Công nghệ Hà nội cấp Phiếu tiếp nhận Bản công bố tiêu chuẩn hàng hoá số HN-0748/2004/CBTC-TĐC, ngày 22/7/2004. Vật liệu đặc biệt này có tính chất thâm nhập cao, có thể ngấm vào các khe nứt cực nhỏ,  nhanh chóng đông kết thành thể thể rắn làm tăng khả năng chống thấm và độ ổn định của môi trường được khoan phụt. 

Việc lựa chọn loại vật liệu và các chất phụ gia, cách thức sử dụng phụ thuộc vào điều kiện thực tế hiện trường thông qua công tác phụt thử nghiệm và yêu cầu xử lý tại từng khu vực khác nhau. Các vật liệu đặc biệt được sử dụng phải là vật liệu không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường. 

3.4.3.  Nước trộn dung dịch phụt 

Nước để trộn vữa phải trong, sạch không có các tạp chất như dầu, axít, muối, tạp chất hữu cơ hoặc các chất gây hại khác đối với bê tông công trình, phù hợp với Tiêu chuẩn ngành 14TCN72-2002: “Nước dùng cho bê tông thủy công – Các yêu cầu kỹ thuật”. Lượng nước phải tích trữ đủ theo yêu cầu cho từng đoạn phụt và hố phụt.

3.5. Thiết bị  

Mọi máy móc và thiết bị cần thiết cho công tác xử lý nền cần được chuẩn bị đủ số lượng và cơ số dự phòng, luôn ở trong điều kiện làm việc tốt và được bảo dưỡng, kiểm tra suốt trong quá trình thi công, nhất là các thiết bị ép nước, ống dẫn vữa áp lực, đồng hồ áp lực và đồng hồ đo lưu lượng.

3.5.1.  Thiết bị khoan tạo lỗ và khoan kiểm tra

Để thi công liên tục, kịp thời và thoả mãn các yêu cầu theo đồ án thiết kế, cần sử dụng các máy khoan đập xoay phá nõn toàn đáy có đủ công suất khoan sâu tới 50 -100 m với đường kính hố không nhỏ hơn 42mm. 

Đối với khoan lấy mẫu đá thí nghiệm để kiểm tra kết quả phụt gia cố cần sử dụng các loại máy khoan khảo sát địa chất có công suất lớn, khoan theo phương pháp khoan xoay lấy mẫu bơm rửa với đường kính hố khoan không nhỏ hơn 75mm.

3.5.2.  Thiết bị ép nước thí nghiệm

Thiết bị ép nước thí nghiệm bao gồm 4-6 bộ nút đơn, cơ học hoặc nút hơi/thuỷ lực có đường kính phù hợp với các đường kính hố khoan, các đồng hồ đo lưu lượng và đồng hồ đo áp lực loại từ 1-20 kg/cm2, máy bơm công suất không nhỏ hơn 100 l/ph dưới áp lực 20 kg/cm2, các ống dẫn nước chịu áp đủ dài thuận lợi cho công tác thi công.

3.5.3.   Thiết bị phụt

Bộ phụt bao gồm các thành phần chính như:

· Các máy bơm phụt piston công suất tối đa 200 l/ph dưới áp lực 20 kg/cm2.

· Máy trộn vữa có trang bị thùng trộn kép, sức chứa mỗi thùng không ít hơn 400 l với các cánh quạt quay 300 đến 400 vòng/phút. 

· Các thiết bị tự động để xác định chính xác lượng vật liệu phụt và nồng độ phụt theo đúng yêu cầu trong suốt quá trình phụt.

· Các loại đồng hồ đo lưu lượng và đo áp lực, các loại van điều chỉnh, đường ống dẫn vữa áp lực tương tự như đã nêu trong phần các thiết bị ép nước thí nghiệm.

3.5.4.   Thiết bị đào tường bê tông 


Thiết bị đào tường bê tông là gầu đào thủy lực chuyên dụng có chiều rộng 0.8m.

4. công tác tạo màng chống thấm

4.1. Thiết kế  màng chống thấm

4.1.1.  Thiết kế màng khoan phụt chống thấm khu vực lòng sông

Thiết kế màng chống thấm bao gồm việc xác định mạng lưới các hố khoan phụt tạo màng chống thấm trên cơ sở các thông số về phạm vi phụt, chiều sâu và chiều dày của màng chống thấm được dự kiến trong mục 3.3 – “Quy mô công tác xử lý nền” và các yêu cầu kỹ thuật công tác khoan phụt và xử lý nền theo Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 143 – 2004.

Theo kinh nghiệm thực tế của nhiều công trình có quy mô và điều kiện địa chất tương tự, mạng lưới khoan phụt được dự kiến bố trí như sau: 

· Dọc theo tuyến khoan phụt tạo màng chống thấm bố trí 3 hàng phụt: 1 hàng phụt chính và 2 hàng phụt phụ ở thượng và hạ lưu màng chống thấm.

· Khoảng cách giữa các hàng là 1.5 m và khoảng cách giữa các hố phụt trên hàng là 3 m.

Tuy nhiên hiệu quả của mạng lưới thiết kế sẽ được kiểm định bằng kết quả phụt thí nghiệm và sẽ được điều chỉnh lại nếu cần thiết. 

Trong phạm vi khu vực lòng sông từ BM3+020 ( BM11, lớp bê tông bản chân được thiết kế bằng bê tông cốt thép M250. Trong đó đoạn từ BM9+086 ( BM12 lớp bê tông bản chân rộng 6m, dày 0.6 m với chiều dài khoảng 248.47m và đoạn BM3+020 ( BM9+086 lớp bê tông bản chân rộng 8m, dày 0.8m và dài khoảng 564.23m. Lớp bê tông bản chân được gắn kết với đá nền bằng hệ thống các hàng khoan néo thép có ( = 25mm, chiều sâu néo là 4 m. Vị trí hệ thống thép néo phải được bố trí sao cho không trùng với các hố khoan phụt vì công tác khoan néo thép được thi công trước khi khoan phụt xử lý nền, nếu trùng nhau thì khi khoan các hố khoan phụt, thép néo sẽ bị phá hoại. 

Trong quá trình phụt, lớp bê tông bản chân đóng vai trò là lớp phản áp và do được thiết kế bằng bê tông cốt thép M250 và được gắn kết với nền đá bằng hệ thống thép néo sâu 4 m nên khả năng ổn định dưới áp lực phụt là rất lớn. 

Cụ thể các hàng khoan phụt được bố trí như sau:

+ Khu vực từ BM3+020 ( BM9+086 với lớp bê tông bản chân rộng 8 m, dày 0.8 m Tại đây dự kiến bố trí 3 hàng khoan phụt:

· Hàng B trùng với tim bản chân.

· Hàng C cách hàng B là 1.5 m về phía thượng lưu.

· Hàng A cách hàng B là 1.5 m về phía hạ lưu.

+ Khu vực từ BM9+086 ( BM12 với lớp bê tông bản chân rộng 6 m, dày 0.6 m Tại đây dự kiến bố trí 3 hàng khoan phụt:

· Hàng B trùng với tim bản chân.

· Hàng C cách hàng B là 1.2 m về phía thượng lưu.

· Hàng A cách hàng B là 1.2 m về phía hạ lưu.

+ Khu vực chuyển tiếp giữa hai loại bản chân tại BM10, dài trung bình 5m, các hàng  phụt được kéo dài nối tiếp liên tục với nhau.

Trên mỗi hàng phụt các hố khoan cách nhau 3 m và được bố trí so le với các hố khoan hàng kia, khi chiếu lên nhau thì các hố hàng này sẽ nằm giữa các hố hàng bên cạnh. Tuy nhiên do lớp bản chân bị gấp khúc, nhiều chỗ lên, xuống theo bề mặt đá nền, nếu các hố khoan cứ phải cách đều là 3 m thì khó đảm bảo là chúng sẽ nằm giữa các hố hàng bên cạnh, do vậy nguyên tắc ở đây là các hố hàng B được bố trí cách đều 3 m dọc theo hàng (tim bản chân), còn các hố hàng A và C sẽ được điều chỉnh sao cho chúng nằm giữa các hố hàng B tương ứng, đặc biệt là tại các khu vực gấp khúc và khu vực chuyển tiếp, nên khoảng cách giữa các hố khoan tại các vị trí này có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 3m.

Tại các khu vực tồn tại các đứt gãy và các đới mềm yếu có quy mô lớn (có chiều rộng hơn 5m) sẽ được bố trí bổ sung thêm các hố khoan phụt để tăng cường độ ổn định cho nền. Vị trí và khối lượng các hố khoan bổ sung sẽ được xác định tại hiện trường. Dự kiến khối lượng phụt bổ sung tại các khu vực đứt gẫy chiếm khoảng 5% tổng khối lượng khoan phụt tạo màng chống thấm khu vực bản chân.

Việc xác định vị trí các hàng phụt và các hố khoan phụt được căn cứ theo các mốc §1, §2, BM2, BM3, BM4, BM5, BM6, BM7, BM8, BM9, BM10, BM1 và  BM12 là các mốc được xác lập dọc theo đường chuẩn “X”.

Công tác khoan phụt được triển khai sau khi đã thực hiện xong công tác khoan néo và đổ xong lớp bê tông bản chân và cường độ bê tông phải đảm bảo đủ 28 ngày tuổi.  

Các hố khoan phụt được dự kiến khoan từ trên bề mặt lớp bê tông bản chân. Độ sâu các hố khoan bao gồm phần khoan qua lớp bê tông bản chân, dày 0.8m hoặc 0.6m và phần khoan trong đá gốc nền đập. Độ sâu các hố khoan hàng phụt chính - hàng B  được tính tới đường ranh giới phụt được xác định theo mục 3.1. Độ sâu các hố khoan hàng phụt phụ hạ lưu - hàng A bằng 1/2 độ sâu các hố khoan hàng B tương ứng phần khoan trong đá nền. Độ sâu các hố khoan hàng phụt phụ thượng lưu - hàng C bằng 3/4 độ sâu các hố khoan hàng B tương ứng phần khoan trong đá nền. 

Độ sâu phụt được tính theo phần khoan trong đá gốc nền đập cho các hố khoan nằm dưới MNDBT, các hố khoan nằm trên MNDBT chiều sâu phụt được tính từ cao trình +111.00 trở xuống (cao hơn MNDBT là 1m). Do tại khu vực lòng sông lớp bê tông bản chân đều nằm dưới MNDBT, nên tất cả các hố khoan nằm trong phạm vi lớp bê tông bản chân đều được phụt cho toàn bộ chiều sâu khoan trong đá gốc.  

Lớp bê tông bản chân được chia thành nhiều đoạn và giữa các đoạn được nối với nhau bằng các khớp nối, đề phòng trong quá trình phụt với áp lực lớn vữa xi măng có thể làm hỏng khớp nối cần thiết phải được lót trước dưới đáy khớp nối bằng  tấm đồng có chiều dày khoảng 5 mm, rộng 0.8m, đặt chính giữa và dọc theo chiều dài của khớp nối trước khi đổ bê tông bản chân. Dự kiến có khoảng 10 khớp nối bản chân, nên khối lượng các tấm đồng có kích thước 0.8 x 8 x 0.05 m  khoảng 10 tấm.

4.1.2 . Thiết kế màng khoan phụt chống thấm bằng tường bê tông cốt thép 

Khu vực hai bờ đập bao gồm các đoạn từ BM1 ( BM3+020 – khu vực bờ phải và BM11 ( BM12+030 – khu vực bờ trái, tại đây bản chân đặt trên nền đá phong hoá mạnh có chiều dày trung bình khoảng 10 -15 m (khu vực bờ  phải) và khoảng 20 – 25 m (khu vực bờ trái), dưới là đá phong hoá vừa và phong hoá nhẹ. Màng chống thấm tại các khu vực này được dự kiến áp dụng công nghệ tường bê tông cốt thép trong đới đá phong hoá mạnh kết hợp công tác  khoan phụt bằng vữa xi măng+phụ gia.   

Chiều sâu tạo màng chống thấm được xác định theo các thông số được nêu mục 3.3 – “Quy mô công tác xử lý nền” và các yêu cầu kỹ thuật công tác khoan phụt và xử lý nền theo Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 143 – 2004.

Tường chống thấm được dự kiến áp dụng là tường bê tông cốt thép M150, bố trí tại mép thượng lưu của bản chân và được nối với bản chân bằng các khớp nối mềm. Chiều sâu tường bê tông được tính từ bề mặt bản chân xưống tới ranh giới giữa đá phong hoá mạnh và phong hoá vừa, chiều rộng tường bê tông là 0.8m. Công tác khoan phụt bằng vữa xi măng+phụ gia được thực hiện trong các đới đá phong hoá vừa và phong hoá nhẹ dưới tường bê tông nếu vẫn nằm trong phạm vi chiều sâu cần xử lý và khu vực hạ lưu tường bê tông. Như vậy màng chống thấm tại các khu vực này được tạo nên bởi tường chống thấm bằng bê tông cốt thép và 2 hàng khoan phụt (hàng B – dưới tường bê tông tại các khu vực cần thiết để đảm bảo chiều sâu xử lý) và hàng A cách hàng B là 1.2m về phí hạ lưu, cách mép hạ lưu tường bê tông là 0.8m. Chiều sâu phụt hàng A bằng 1/2 độ sâu các hố khoan hàng B tương ứng tính từ đỉnh tường bê tông. 

4.1.3     Thiết kế màng khoan phụt khu vực hai vai đập 

Khu vực hai vai đập, gồm khu vực vai trái từ BM1-030 kéo dài về phía sườn núi, dài khoảng 70 m và khu vực vai phải đập từ BM12 kéo dài tới mốc §3. Nền là đá phong hoá vừa, phong hoá nhẹ xen kẹp lớp đá phong hoá mạnh, dày trung bình 8 – 10 m ( khu vực vai phải đập).

Công tác xử lý chống thấm bằng khoan phụt vữa xi măng+phụ gia với 2 hàng phụt B và A kéo dài từ khu vực tường bê tông chống thấm. Chiều sâu phụt khoảng 11 m tính từ cao trình +111.0, cao hơn MNDBT 1m. Tầng đá nằm trên cao trình +111.00, dày khoảng 10.3m là tầng phản áp.   

4.1.4.  Thiết kế màng chống thấm khu vực tràn xả lũ

Phạm vi khoan phụt tạo màng chống thấm khu vực tràn xả lũ được dự kiến nối tiếp với màng chống thấm đập chính tại mốc §3, kéo dài dọc theo ngưỡng tràn  sang vai phải tràn khoảng 30m, tổng chiều dài khoảng 165m.

Các hố khoan phụt trong khu vực móng tràn được dự kiến khoan từ trên bề mặt lớp bê tông M25 móng tràn ở cao trình +83.50, dày 2 m. Khu vực hai vai tràn các hố khoan được khoan từ lớp bê tông mặt nền ở cao trình +122.50, dày 0.3 m. 

Trong quá trình phụt, lớp bê tông móng tràn đóng vai trò là lớp phản áp, khu vực hai vai tràn do độ sâu phụt được tính từ cao trình +111.00, nên đới đá phong hoá nhẹ – tươi, dày khoảng 11.5 m  trên cao trình +111.00 đóng vai trò là lớp phản áp.   

Đối với khu vực tràn xả lũ do mòng tràn được đặt trên đá tươi của đá phiến thạch anh cứng chắc, ít nứt nẻ, có q = 0.0278 l/ph.m, nên quy mô thiết kế mạng lưới khoan phụt có thể tham khảo bên đập chính và có phần hạn chế về chiều sâu phụt và số lượng hố khoan phụt. Dự kiến bố trí 2 hàng khoan phụt, cụ thể các hàng khoan phụt được bố trí như sau:

Hàng A cách tim hành lang công tác là 1 m về phía hạ lưu và được nối tiếp với hàng phụt A bên đập chính.

Hàng B cách hàng A là 1.5 m về phía thượng lưu.

Trên mỗi hàng phụt các hố khoan cách nhau 3 m và được bố trí so le với các hố khoan hàng kia, khi chiếu lên nhau thì các hố hàng này sẽ nằm giữa các hố hàng bên cạnh.

Việc xác định vị trí các hàng phụt và các hố khoan phụt được căn cứ theo các mốc §1, ĐT, TR1, TR2 và TR3.

Do các hàng khoan phụt được bố trí nằm trong phạm vi đáy hành lang công tác nên công tác khoan phụt có thể được triển khai sau khi đổ xong lớp bê tông móng tràn và cường độ bê tông phải đảm bảo đủ 28 ngày tuổi hoặc sau khi thi công xong tràn.   

Độ sâu các hố khoan bao gồm phần khoan qua lớp bê tông và phần khoan trong đá gốc nền đập. Độ sâu các hố khoan hàng A khu vực móng tràn bao gồm 2m khoan qua bê tông và 15 m khoan vào đá nền, (bằng 1/2 chiều cao cột nước trước tràn), độ sâu các hố khoan phụt hàng B khu vực móng tràn bao gồm phần khoan qua lớp bê tông và phần khoan trong đá nền với chiều sâu lấy bằng 1/2 chiều sâu các hố khoan hàng A tương ứng. Khu vực hai vai tràn, chiều sâu khoan phụt được tính đến khả năng thấm theo phần tiếp giáp giữa khối bê tông tràn và đá nền, khả năng thấm vòng qua hai vai tràn và độ sâu phụt được tính từ cao trình +111.00 trở xuống.

Tất cả các hố khoan phụt đều được khoan theo phương thẳng đứng và có đường kính không nhỏ hơn 42 mm.

Thiết kế chi tiết xem hình 1, 2 và các bản vẽ chi tiết A, B, C và D.


Khối lượng công tác khoan phụt tạo màng chống thấm xem bảng Bảng 1.

	Bảng 1: Bảng tổng hợp khối l​ượng khoan phụt chống thấm 

	TT
	Tên hố khoan
	Số hố khoan 
	Tổng độ sâu khoan tạo lỗ, m
	Tổng độ sâu khoan tạo lỗ
	Tổng độ sâu phụt
	Số đoạn phụt

	
	
	
	Bt«ng 4 - 6
	Đá cấp 4 - 6
	Đá cấp 7 - 8
	
	<=15m
	<30m
	

	    Khoan phụt chống thấm khu vực bản chân 

	1
	Hàng A
	393
	256
	2005
	6175
	8436
	930
	6304
	1447

	2
	Hàng B
	393
	256
	2649
	8258
	11163
	1032
	8054
	1817

	3
	Hàng C
	249
	172
	624
	3264
	1060
	646
	3159
	761

	 
	Cộng
	1035
	683
	5278
	17697
	23659
	2608
	17517
	4025

	    Khoan phụt chống thấm tràn xả lũ

	4
	Hàng A, B
	96
	106
	 
	1877
	1983
	803
	514
	263

	Tổng cộng
	1131
	789
	5278
	19574
	25641
	3410
	18031
	4288


4.2. Thi công khoan phụt tạo màng chống thấm 

4.2.1     Phụt thí nghiệm

4.2.1.1
  Mục đích công tác phụt thí nghiệm

Công tác phụt thí nghiệm ở đây là công tác phụt thí nghiệm cho phương pháp khoan phụt xử lý nền bằng vữa xi măng+phụ gia với mục đích để kiểm tra tính hợp lý của đồ án thiết kế khoan phụt trong điều kiện thực tế công trình. Trên cơ sở kết quả phụt thí nghiệm có thể điều chỉnh lại đồ án thiết kế (nếu cần thiết) với mục đích để công tác khoan phụt đạt hiệu quả cao nhất. 

Dự kiến bố trí 3 khu vực phụt thí nghiệm tại các vị trí có điều kiện địa chất đại diện cho khu vực công trình đầu mối. Trong mỗi khu vực thí nghiệm dự kiến bố trí 1 hố phụt thí nghiệm (được chọn trên hàng phụt chính) và 8 hố quan trắc ( được chọn trên các hàng phụt phụ và phụt gia cố), các hố này đều nằm trong mạng lưới các hố khoan phụt chống thấm và gia cố, do vậy khối lượng khoan phụt thí nghiệm được tính chung trong tổng khối lượng công tác khoan phụt của công trình.

Trong mỗi khu vực thí nghiệm, độ sâu hố thí nghiệm (TN), lấy bằng độ sâu hố phụt được chọn để thí nghiệm, độ sâu các hố quan trắc (QT), nếu nằm trên các hàng khoan phụt chống thấm thì lấy bằng độ sâu hố thí nghiệm còn nếu nằm trên các hàng phụt gia cố thì lấy bằng độ sâu các hố khoan gia cố được chọn làm hố quan trắc.

Vị trí các khu vực thí nghiệm, sơ đồ bố trí các hố phụt thí nghiệm, hố quan trắc và khối lượng công tác thí nghiệm được thể hiện trên bản vẽ thiết kế chi tiết.

4.2.1.2  Trình tự tiến hành công tác phụt thí nghiệm

Công tác phụt thí nghiệm tiến hành theo các bước sau:

- Xác định ranh giới các khu vực thí nghiệm, vị trí các hố phụt thí nghiệm và các hố quan trắc theo các mốc cơ sở dọc theo đường “X”. 

· Công tác phụt thí nghiệm được thực hiện sau khi đã đổ xong lớp bê tông bản chân, cường độ bê tông đảm bảo đủ 28 ngày tuổi.

· Tiến hành khoan các hố quan trắc trước, sau khi đạt độ sâu hố khoan phải được bơm rửa sạch rồi mới khoan hố thí nghiệm.

· Trong quá trình khoan hố thí nghiệm, tiến hành ép nước thí nghiệm cho từng phân đoạn phụt dự kiến với áp lực lấy bằng áp lực phụt thiết kế của phân đoạn đó, Pmax. Kết quả ép nước thí nghiệm của từng phân đoạn là cơ sở để  chọn nồng độ vữa thích hợp cho công tác phụt thí nghiệm.

· Công tác phụt thí nghiệm được tiến hành tại hố thí nghiệm (TN) theo phương pháp phân đoạn từ trên xuống. Trong quá trình phụt thí nghiệm cần theo dõi mọi biến động tại các hố quan trắc để xác định mức độ lan của vữa phụt từ hố phụt thí nghiệm và dựa vào kết quả phụt thí nghiệm này sẽ chính xác hoá các thông số phụt như khoảng cách giữa các hàng phụt, giữa các hố khoan phụt trong hàng phụt, áp lực phụt cũng như nồng độ dung dịch phụt.

· Tiến hành phụt tại các hố khoan quan trắc trong khu vực thí nghiệm.

- Lấp các hố khoan trong khu vực phụt thí nghiệm bằng vữa xi măng đặc.

- Khoan hố kiểm tra và ép nước kiểm tra kết quả phụt thí nghiệm sau khi thời điểm phân đoạn phụt thí nghiệm cuối cùng kết thúc tối thiểu là 3 ngày và đã lấp xong các hố khoan trong khu vực thí nghiệm. 

- Tại mỗi khu vực phụt thí nghiệm bố trí 1 hố khoan kiểm tra, vị trí hố kiểm tra sẽ do Chủ đầu tư chọn ngoài hiện trường, chiều sâu hố khoan kiểm tra bằng chiều sâu hố khoan phụt thí nghiệm. Khối lượng khoan kiểm tra kết quả phụt thí nghiệm đã được tính trong khối lượng kiểm tra chung. Sau khi kết thúc công tác kiểm tra, tiến hành lấp hố khoan kiểm tra như yêu cầu đối với các hố phụt thông thường.

- Đánh giá kết quả công tác khoan phụt thí nghiệm để có cơ sở tiến hành công tác khoan phụt đại trà. Nếu kết quả ép nước kiểm tra cho q( 0.03 l/ph/m thì mạng lưới bố trí các hố khoan phụt là phù hợp, nếu q> 0.03 l/ph/m thì phải điều chỉnh lại mạng lưới khoan phụt. Nếu sau khi điều chỉnh lại mạng lưới khoan phụt mà khối lượng tăng hơn 10% so với khối lượng thiết kế thì phải thiết kế lại và phải được các cấp phê duyệt. Nếu khi điều chỉnh lại mạng lưới thiết kế mà khối lượng tăng nhỏ hơn 10% so với khối lượng thiết kế thì chủ nhiệm đồ án khoan phụt có thể điều chỉnh lại đồ án thiết kế sao cho cho phù hợp với khối lượng đã được duyệt. Sau khi đã điều chỉnh lại, cần tiến hành phụt thí nghiệm lại để kiểm tra tính phù hợp của mạng lưới khoan phụt mới.

4.2.2     Khoan phụt tạo màng chống thấm

4.2.2.1  Trình tự  thi công khoan phụt chống thấm

Công tác thi công khoan phụt tạo màng chống thấm được thực hiện sau khi đồ án thiết kế khoan phụt đã được đánh giá và điều chỉnh (nếu cần thiết) trên cơ sở kết quả phụt thí nghiệm. 

Trên cơ sở các mốc cơ sở dọc theo đường chuẩn ‘X” dùng máy đo đạc địa hình để xác định vị trí các hàng phụt và các hố khoan phụt. Các mốc cơ sở để xác định các hàng khoan phụt chống thấm bao gồm mốc BM6, BM7, BM8, BM9, BM10, BM11 và BM12. 

1) Thi công khoan phụt chống thấm khu vực lòng sông và hai vai đập

Khu vực lòng sông và hai vai đập, nền bản chân là đá phong hoá nhẹ – tươi, cục bộ phong hoá vừa, nên tại đây áp dụng phương pháp phụt xữa xi măng +phụ gia truyền thống.

Công tác phụt tại khu vực lòng sông và khu hai bờ và vai đập có thể được thi công đồng thời hay không đồng thời tuỳ thuộc vào tiến độ thi công đập.

Thứ tự khoan phụt các hàng và các hố trên hàng được thực hiện như sau:

· Thứ tự hàng phụt:    Hàng A  (   Hàng C  (  Hàng B

· Trên cùng một hàng phụt: Phụt các hố tại khu lòng sông trước rồi tiến dần về hai phía vai đập theo 3 đợt khác nhau:

· Đợt I -  phụt các hố theo bước cách nhau 3 hố ( hố 1-5-9).

· Đợt II - phụt các hố ở chính giữa các hố đã phụt đợt I ( hố 3 -7). 

· Đợt III - phụt các hố ở giữa các hố đã phụt đợt I và II  ( hố 2- 4 - 6 -8).

Cụ thể theo sơ đồ thể hiện dưới đây: 


2) Thi công khoan phụt chống thấm khu vực tường bê tông chống thấm.

Khu vực các đoạn từ BM1 ( BM3+020 và BM11 ( BM12+030, màng chống thấm được thiết kế với tường bê tông cốt thép trong đới đá phong hoá mạnh và 2 hàng khoan phụt bằng vữa xi măng+phụ gia ( hàng B – dưới tường bê tông tại các khu vực cần thiết để đảm bảo chiều sâu xử lý) và hàng A cách hàng B là 1.2m về phí hạ lưu, cách mép hạ lưu tường bê tông là 0.8m.

· Thi công khoan phụt hàng B sau khi hoàn thiện xong mặt bằng bản chân. Các hố khoan phụt hàng B được khoan dọc theo tim tường bê tông tới độ sâu thiết kế. Chiều sâu phụt tính từ độ sâu cao hơn đáy tường bê tông khoảng 0.5m.

· Tường bê tông được thi công sau khi kết thúc công tác phụt tại hàng B.

· Tiến hành khoan néo và đổ các tấm bê tông bản chân.

· Sau khi các tấm bê tông bản chân đảm bảo đủ  28 ngày tuổi tiến hành khoan phụt hàng A.

3) Phương pháp phụt.

Phụt theo phương pháp tuần hoàn, phân đoạn từ trên xuống. Chiều dài đoạn phụt là 5 m, xong tuỳ thuộc vào độ sâu phụt của từng hố, việc phân đoạn phụt phải tuân thủ theo nguyên tắc là đoạn phụt trên cùng có chiều dài ngắn nhất và đoạn dưới cùng có chiều dài lớn nhất và dao động trong phạm vi từ 3 – 7 m. Đối với các hố phụt tại khu vực tràn, nền là đá phong hoá nhẹ, ít nứt nẻ, nên có thể áp dụng phương pháp phụt từ dưới lên để có thể đẩy nhanh tiến độ thi công, tuy vậy việc áp dụng phương pháp từ dưới lên sẽ quyết định phụ thuộc vào điều kiện ngoài hiện trường.

4.2.2.2   Các yêu cầu kỹ thuật

Các yêu cầu kỹ thuật được nêu dưới đây là áp dụng cho công tác khoan, phụt bằng vữa xi măng+phụ gia truyền thống. Đỗi với công tác phụt bằng dung dịch hoá chất đặc biệt cần có yêu cầu riêng sau khi có kết quả thử nghiệm. 

1) Rửa hố và đặt nút

Sau khi khoan xong, cần khoan được hạ xuống cách đáy hố khoan khoảng 0.3m và dùng máy bơm  áp lực bơm nước sạch để rửa hố cho đến khi nước không còn có mùn khoan nữa thì dừng. 

Độ sâu đặt nút của đoạn trên cùng được đặt sát đáy lớp bê tông phản áp. Đối với các đoạn phụt tiếp theo nút của các đoạn được trong đoạn phụt trước và cách đáy khoảng 0.2m - 0.3m.

2) áp lực phụt

Theo nguyên tắc tăng dần, cấp áp lực phụt đầu tiên được bắt đầu từ 0.5 Kg/cm2 ( Po), sau đó tăng dần theo từng cấp 0.5 Kg/cm2 theo thời gian 5 phút /1 cấp, nhưng không được vượt quá áp lực thiết kế ( Pmax). 

áp lực thiết kế được chọn như sau: 


Đoạn 1( từ 0 – 5m):  + Trong đá phong hoá mạnh: 

Sau khi kết thúc phụt, áp lực đồng hồ cần lưu giữ cho đến khi vữa lắng đọng và không chảy ngược ra ngoài khi tháo bỏ đồng hồ áp lực.

6)  Lấp hố

Sau khi kết thúc phụt, các hố đều được lấp đầy bằng vữa xi măng đặc ( tỷ lệ XM/N là 1/1) bằng cách đổ vữa qua ống thả từ trên xuống đáy hố và được kéo dần lên theo mức độ lấp đầy vữa trong hố phụt, hoặc bơn\m vữa xi măng đặc vào hố khoan qua nút 1 chiều, duy trì áp lực bơm khoảng 5 phút sau khi hố khoan đầy vữa và nút được giữ trong hố khoan cho đến khi xi măng ninh kết.

4.3. Khoan kiểm tra

Để kiểm tra chất lượng màng chống thấm sau khi kết thúc công tác khoan phụt, công tác khoan kiểm tra được thực hiện tại từng khu vực phụt sau khi đã kết thúc công tác phụt tại khu vực đó ít nhất một tuần. Vị trí các hố khoan kiểm tra sẽ do Ban A xác định ngoài thực địa trên cơ sở phân tích các kết quả khoan phụt đã thực hiện.

Số lượng các hố khoan kiểm tra không vượt quá 5-10% tổng số các hố đã khoan phụt. Dự kiến khối lượng công tác khoan kiểm tra kết quả phụt tạo màng chống thấm  khoảng 50 hố, tổng độ sâu khoảng 1350m, trong đó khoan trong bê tông khoảng 35 m, khoan trong đá gốc khoảng 1315 m. Các hố khoan kiểm tra được khoan thẳng đứng tới độ sâu đáy của màng chống thấm tương ứng tại từng khu vực.

Trong tất cả các hố khoan kiểm tra đều tiến hành ép nước thí nghiệm phân đoạn từ trên xuống và ép theo cấp áp lực như áp lực phụt. Kết quả khoan phụt được coi là đạt yêu cầu khi các kết quả ép nước đều (q) ( 0.03 l/ph/m, nếu chưa đạt thì phải tiến hành phụt vữa bổ sung tại khu vực vừa kiểm tra và kiểm tra lại kết quả phụt bổ sung. Sau khi kết thúc công tác kiểm tra sẽ tiến hành lấp hố như yêu cầu đối với các hố phụt thông thường.

Tuỳ thuộc vào các kết quả kiểm tra, sẽ đánh giá chất lượng công tác phụt và chất lượng màng chống thấm để có quyết định bổ sung nếu xét thấy cần thiết.

5.  khoan phụt gia cố

5.1. Thiết kế các hố khoan phụt gia cố 

5.1.1. Thiết kế các hố khoan phụt gia cố khu vực bản chân

Phạm vi công tác khoan phụt gia cố nền bản chân được căn cứ trên các điều kiện như đối với công tác khoan phụt chống thấm và chỉ tiến hành phụt gia cố trong phạm vi nền dưới lớp bê tôngbản chân. 

Trên cơ sở quy mô bố trí các hàng khoan phụt chống thấm và hệ thống các hàng khoan néo thép, các hàng khoan phụt gia cố được bố trí theo nguyên tắc không khoan trùng vào các vị trí thép néo, phù hợp với yêu cầu thiết kế và phát huy được tác dụng của công tác khoan phụt. Cụ thể đối với lớp bê tông chân bản đế có kích thước khác nhau, các tuyến khoan phụt được bố trí như sau:

1) Khu vực lòng sông.

Trong phạm vi khu vực lòng sông từ BM3+020 ( BM11, trong đó đoạn từ BM9+086 ( BM12 lớp bê tông bản chân rộng 6m, dày 0.6 m và đoạn BM3+020 ( BM9+086 lớp bê tông bản chân rộng 8m, dày 0.8m.

· Khu vực đoạn BM3+020 ( BM9+086, dự kiến bố trí 2 hàng phụt gia cố: 

-  Hàng D cách hàng C chống thấm là 1.5m ( cách tim bản chân là 3m về phía thượng lưu.

-  Hàng E cách hàng A chống thấm là 1.5m ( cách tim bản chân là 3m về phía hạ lưu.

(
Khu vực đoạn từ BM9+086 ( BM12, dự kiến bố trí 2 hàng phụt gia cố: 

· Hàng D cách hàng C chống thấm là 1.2m ( cách tim bản chân là 2.4m về phía thượng lưu.

· Hàng E cách hàng A chống thấm là 1.2m ( cách tim bản chân là 2.4m về phía hạ lưu.

2) Khu vực có tường bê tông chống thấm.

Khu vực các đoạn từ BM1 ( BM3+020 và BM11 ( BM12+030, màng chống thấm được thiết kế với tường bê tông và 2 hàng khoan phụt chống thấm khu vực thượng lưu bản chân. 

Công tác khoan phụt gia cố được tập trung trong khu vực bản chân với 3 hàng phụt gia cố cách đều nhau 1.5m:

-   Hàng D cách hàng A chống thấm là 1.5m về phía hạ lưu.

-   Hàng F cách hàng A chống thấm là 3m về phía hạ lưu.

-   Hàng E cách hàng A chống thấm là 4.5m về phía hạ lưu.

Trên mỗi hàng phụt các hố khoan cách nhau 3 m và được bố trí so le với các hố khoan hàng bên cạnh, khi chiếu lên nhau thì các hố hàng này sẽ nằm giữa các hố hàng bên.

Công tác khoan phụt được triển khai sau khi đã đổ xong lớp bê tông chân bản đế và cường độ bê tông phải đảm bảo đủ 28 ngày tuổi.  

Độ sâu các hố khoan phụt gia cố bao gồm phần khoan qua lớp bê tông bản chân  M250, ( dày 0.8m hoặc 0.6m ) và phần khoan trong đá gốc nền đập. Phần khoan trong đá nền đối khu vực lớp bê tông chân bản đế có chiều rộng 8 m là 10m, còn đối với khu vực lớp bê tông chân bản đế có chiều rộng 6 m là 8m.

5.1.2     Thiết kế các hố khoan phụt gia cố tràn xả lũ

Phạm vi công tác khoan phụt gia cố nền tràn xả lũ được căn cứ trên các điều kiện như đối với công tác khoan phụt chống thấm và phạm vi phụt gia cố bao gồm khu vực thượng, hạ lưu màng chống thấm ( bao gồm cả khu nhà cầu thang hai bên) và nền khu vực đầu tràn. 

Mạng lưới các hố khoan phụt gia cố dự kiến bao gồm hai hàng khoan phụt gia cố phía thượng, hạ lưu màng chống thấm và 11 hàng khoan phụt tại nền đầu tràn. Cụ thể như sau:

-  Khu thượng lưu màng chống thấm: Hàng C cách hàng B khoan phụt chống thấm là 1.5m, (cách tim hành lang công tác là 2 m) về phía thượng lưu.

-  Khu hạ lưu màng chống thấm Hàng D cách hàng A phụt chống thấm là 1.5m, (cách tim hành lang công tác là 2.5 m) về phía hạ lưu.

-  Khu đầu tràn, gồm các hàng E, G, H, I, K, M, N, O, P, Q, T cách đều nhau 3m, hàng E cách hàng D phụt chống thấm là 3m.

Trên mỗi hàng phụt các hố khoan cách nhau 3 m và được bố trí so le với các hố khoan hàng phụt chống thấm bên cạnh, khi chiếu lên nhau thì các hố hàng này sẽ nằm giữa các hố hàng bên.

Việc xác định vị trí các hàng phụt và các hố khoan phụt được căn cứ theo các mốc §1, ĐT, TR1, TR2 và TR3.

Do các hàng khoan phụt gia cố không nằm trong phạm vi hành lang công tác như các hàng khoan phụt chống thấm, nên công tác khoan phụt gia cố phải được thực hiện sau khi đổ xong lớp bê tông móng tràn dày 2 m và cường độ bê tông phải đảm bảo đủ 28 ngày tuổi.   

Độ sâu các hố khoan phụt gia cố bao gồm phần khoan qua lớp bê tông móng tràn M250, dày 2 m, và phần khoan trong đá gốc nền tràn. Phần khoan trong đá gốc nền tràn dự kiến là 5 m , do nền là đá phiến thạch anh cứng chắc, ít nứt nẻ, nền công tác phụt gia cố có tác dụng gắn kết các khối đá bị nứt nẻ do quá trình thi công và gắn kết khối đá nền với bê tông móng tràn .

Tất cả các hố khoan phụt gia cố đều được khoan theo phương thẳng đứng và có đường kính không nhỏ hơn 42 mm.

Khối lượng công tác khoan phụt gia cố xem bảng 3.

	Bảng 3:  Bảng tổng hợp khối lư​ợng khoan phụt gia cố 

	TT
	Tên hố khoan
	Số hố khoan 
	Tổng độ sâu khoan tạo lỗ, m
	Tổng độ sâu khoan tạo lỗ
	Tổng độ sâu phụt

<=15m
	Số đoạn phụt

	
	
	
	Bê tông, 4 - 6
	Đá cấp 4 - 6
	Đá cấp 7 - 8
	
	
	

	    Khoan phụt gia cố khu vực bản chân 

	1
	Hàng D, E & F
	881
	603
	2116
	3633
	6353
	5750
	1150

	    Khoan phụt gia cố tràn xả lũ

	2
	Hàng C, D, E, G, H, I, K, M, N, O, P, Q và T
	307
	614
	 
	1535
	2149
	1535
	307

	Tổng cộng
	1053
	1136
	2427
	5301
	8865
	7729
	1546


5.2. Thi công khoan phụt gia cố 

5.2.1. Trình tự công tác khoan phụt gia cố

Công tác thi công khoan phụt gia cố được thực hiện sau khi đồ án thiết kế khoan phụt đã được đánh giá và điều chỉnh (nếu cần thiết) trên cơ sở kết quả phụt thí nghiệm . 

Trên cơ sở các mốc cơ sở dọc theo đường chuẩn ‘X” (khu đập chính) và tim hành lang công tác tràn xả lũ, dùng máy đo đạc địa hình để xác định vị trí các hàng phụt và các hố khoan phụt. 

Đối với khu vực bản chân, mặt bằng thi công khoan phụt gia cố là lớp bê tông bản chân M250, dày  0.6 – 0.8 m và đủ cường độ ít nhất 28 ngày tuổi. 

Khu vực các đoạn có tường bê tông chống thấm nền bản chân là đá phong hoá mạnh, tại đây áp dụng phương pháp phụt xữa xi măng kết hợp các chất phụ gia đặc biệt (các chất thủy tinh lỏng: Canxi Clorua, Natri Aluminic axit, Formol Acrylic axit..v.v, các hoá chất có nguồn gốc từ Naftalene Formoldehyde Sunfonate như GF30, Meyca..v.v.)

Thứ tự khoan phụt theo các hàng, khu vực phụt và các hố trên hàng được thực hiện như sau:

1) Khu vực lòng sông.

· Hàng phụt:  Hàng E ( Hàng D.

· Khu vực phụt:  Tiến hành khoan phụt các khu vực ở lòng sông trước, sau đó tiến dần về phía các khu vực phụt hai vai đập.

2) Khu vực có tường bê tông chống thấm.

· Hàng phụt:  Hàng E ( Hàng F ( Hàng D

3) Khu vực tràn xả lũ.

Đối với khu vực tràn xả lũ, mặt bằng thi công khoan phụt gia cố là lớp bê tông móng tràn M250, dày 2 m và đủ cường độ ít nhất 28 ngày tuổi. 

Thứ tự khoan phụt:  Hàng T ( Hàng P ( Hàng M ( Hàng K ( Hàng H ( Hàng E ( Hàng Q ( Hàng O ( Hàng L ( Hàng I( Hàng G ( Hàng D ( Hàng C. 

Công tác phụt tại các hàng phụt được thực hiện theo nguyên tắc ken dày dần các hố phụt theo 2 đợt, cụ thể theo sơ đồ dưới đây:

               


                                              Các hố phụt đợt 1              Các hố phụt đợt 2      

5.2.2     Các yêu cầu kỹ thuật

Mọi yêu cầu cho các hố phụt gia cố như khoan tạo lỗ, rửa hố, ép nước, tạo vữa phụt, áp lực và nồng độ vữa .v.v. đều tương tự như đối với các hố phụt tạo màng chống thấm.

Tuy nhiên, có một số yêu cầu đặc biệt sau: Về phương pháp phụt: Đối với các hố phụt có độ sâu 10 m thì phải phụt làm 2 đoạn và phụt theo phương pháp tuần hoàn từ trên xuống. Các hố phụt có độ sâu từ 5 - 8 m thì chỉ tiến hành phụt một lần cho toàn bộ độ sâu khoan trong đá nền, nút được đặt trong và sát đáy lớp bê tông bản chân.

5.3. Khoan kiểm tra

Để kiểm tra chất lượng phụt gia cố, các hố khoan kiểm tra được tiến hành tại khu vực phụt sau khi đã kết thúc công tác phụt ít nhất một tuần. 

Số lượng các hố khoan kiểm tra bằng khoảng 5-10% tổng số các hố khoan phụt gia cố và được phân bố đều trong phạm vi được phụt gia cố. Các hố khoan kiểm tra được khoan thẳng đứng có độ sâu như các hố phụt đại trà và được khoan lấy nõn 100% bằng mũi kim cương đường kính tối thiểu 75 mm. Nõn khoan được lưu vào hòm nõn và chụp ảnh mầu. Một số đoạn nõn khoan được lấy làm mẫu thí nghiệm trong phòng về chỉ tiêu cơ lý.

Trong tất cả các hố khoan kiểm tra đều tiến hành ép nước thí nghiệm phân đoạn từ trên xuống và ép theo cấp áp lực như áp lực phụt. Kết quả khoan phụt được coi là đạt yêu cầu khi các kết quả ép nước đều (q) ( 0.03 l/ph/m, nếu chưa đạt thì phải tiến hành phụt vữa bổ sung tại khu vực vừa kiểm tra và kiểm tra lại kết quả phụt bổ sung. Sau khi kết thúc công tác kiểm tra sẽ tiến hành lấp hố như yêu cầu đối với các hố phụt thông thường.

Tuỳ thuộc vào các kết quả kiểm tra, sẽ đánh giá chất lượng công tác phụt và hiệu quả gia cố để có quyết định bổ sung nếu xét thấy cần thiết.

6. kết luận 

Công tác thiết kế xử lý nền đập chính phương án đề nghị – tuyến đập IIIb, được thực hiện trên cơ sở tài liệu hồ sơ báo cáo địa chất công trình đầu mối thủy lợi hồ chứa nước Cửa Đạt do Công ty TVXDTL I lập 6/2004, các tiêu chuẩn thiết kế được quy định trong các Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 82 – 1995 - “Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá công trình thuỷ lợi”, Tiêu chuẩn nghành 14TCN 143-2004 do Bộ NN&PTNT ban hành theo Quyết định số 901/QĐ-BNN-KHCN, ngày 14/4/2004 áp dụng cho công tác thiết kế công trình đầu mối thủy lợi Hồ chứa nước Cửa Đạt và các bản vẽ thiết kế chi tiết các hạng mục công trình đầu mối do CNĐA cấp. Ngoài ra công tác thiết kế xử lý nền còn tham khảo các tài liệu kỹ thuật chuyên môn, các tài liệu thiết kế của các công trình thủy lợi, thủy điện có điều kiện tương tự đã được thi công trong và ngoài nước.

Trong các tài liệu cơ sở để thiết kế công tác xử lý nền, tài liệu địa chất khu vực đóng cốt yếu, đặc biệt là các mặt cắt địa chất dọc theo các tuyến thiết kế: tuyến bản chân và ngưỡng tràn xả lũ. Mặt cắt địa chất dọc tuyến bản chân được lập trên cơ sở các tài liệu các hố khoan được thực hiện để đánh giá điều kiện địa chất chung cho cả khu vực công trình, nên việc đánh giá điều kiện địa chất cụ thể dọc tuyến bản chân còn hạn chế, điều này là phù hợp với kết quả công tác khảo sát giai đoạn TKKT. Do vậy các giải pháp thiết kế như biện pháp và quy mô xử lý sẽ còn phụ thuộc các kết quả khảo sát trong giai đoạn tiếp theo, nếu điều kiện địa chất dọc tuyến bản chân có thay đổi mà phải điều chỉnh lại tuyến bản chân thì những thay đổi trong thiết kế xử lý cũng thay đổi ở phần khối lượng công việc là chủ yếu.

Việc áp dụng biện pháp xử lý bằng tường hào chống thấm trong đới đá phong hoá mạnh thay thế cho phương pháp khoan phụt tạo màng chống thấm cần được xem xét kỹ trên cơ sở điều kiện địa chất thực tế quan sát được trong quá trình thi công hó móng và kết quả công tác thí nghiệm khoan phụt xử lý chống thấm bằng dung dịch IM-STASOL(AC)./.
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